PHẦN 1 : 			ĐIỆN HỌC
Tuần 1 :Chủ đề 1:

Tiết 1 :MỐI LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ Ở HAI ĐẦU DÂY DẪN.


I. Mục tiêu :
1. Mục tiêu kiến thức:
- Nêu được cách bố trí thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
- Vẽ và sử dụng đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa I và U từ số đo thực nghiệm.
- Nêu được mối quan hệ giữa CĐDĐ chạy qua dây dẫn và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bằng lời, bằng đồ thị.	
2. Mục tiêu kỹ năng:
                   -  Rèn kĩ năng lắp mạch điện.
	       -  Rèn kĩ năng vẽ đồ thị.
	3. Thái độ tình cảm:
        -  Rèn cho học sinh tính cẩn thận , tỉ mỉ, chính xác.
II. Chuaån bò: ( online ở nhà : máy tính, điện thoại, bài giảng , TN ảo) 
Đối với mỗi nhóm học sinh
-  Một ampe kế có giới hạn đo 1,5A.
-  Một nguồn điện  6 V.
-  Một đoạn dây dẫn .
-  Bảy đoạn dây nối.
-  Một công tắc.
-  Một vôn kế có giới hạn đo 6V.
- Một biến trở con chạy C.
- Điện trở (đèn) (Nikelin, Constantan) dài 1m, đường kính 0,3mm.
Đối với cả lớp
-  Hình vẽ 1.2; 1.3;
-  Bảng phụ Bảng 1,2 Tài liệu / 8,9.
III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 
1. Giới thiệu phần I ( 2 phút)
 -  Ở lớp 7 chúng ta đã học được những kiến thức gì về  điện học
- Trong chương trình lớp 9, chúng ta tiếp tục nghiên cứu về điện học nhưng ở mức độ cao hơn. Để biết được chương điện học của chúng gồm những kiến thức gì thì một em hãy đọc phần mở đầu của Phần I cho cả lớp cùng nghe.
  - Nội dung các chủ đề trong Phần I sẽ giúp chúng ta trả lời các câu hỏi trên.
2. Vào bài  học:

	Hoạt động của GV
	HÑ của HS
	Nội dung ghi 

	Tạo tình huống học tập (3 phút)
- ĐVĐ như trong Tài liệu / 8. Hoặc :  Ở lớp 7 ta biết, Khi Uñ = 0 thì Iñ = ? Khi HÑT giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ như thế nào?
Vậy trong trường hợp ngược lại khi cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn  tăng (hoặc giảm) thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó sẽ thay đổi như thế nào?
- Chuyển ý: Muốn biết câu trả lời đó đúng hay sai, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu Chủ đề 1 “Mối liên hệ giữa CÑDÑ và HÑT ở hai đầu dây dẫn”.

	

- Iđ = 0, CĐDĐ chạy qua đèn càng lớn và đèn càngsáng mạnh.

-HS  dự đoán.
	









	1.1. Tìm hiểu mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn (20 phút)
- Gọi 1 HS đọc HĐ1, nêu dụng cụ cần làm thí nghiệm.
·  Hãy vẽ sơ đồ mạch điện theo H1.2/8
· Để có thể mắc đúng mạch điện, các em hãy cho biết cách mắc ampe kế, vôn kế như thế nào ?










- Đơn vị đo CĐDĐ là gì ?
- Đơn vị đo hiệu điện thế  la øgì ?

- TN: Đóng công tắc K, di chuyển con chạy C . Ñọc số chỉ cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn D trên các dụng cụ ampe kế và vôn kế..
- Cho các nhóm tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả vào bảng số liệu như Bảng 2.
 Lưu ý : Yêu cầu HS phải mở công tắc sau khi đọc số chỉ trên dụng cụ đo xong để dòng điện chạy qua dây dẫn quá lâu  làm nóng dây dẫn.
- GV thông báo: Dòng điện qua vôn kế rất nhỏ nên có thể bỏ qua và Ampe kế đo được cường độ dòng điện qua dây dẫn đang xét.
- GV cho HS nhận xét số liệu đo được và rút ra nhận xét .





· GV chốt lại câu trả lời, cho HS ghi kết luận vào vở.

	


- 1HS đđọc HĐ1 và 1 HS nêu dụng cụ.
- 1 HS lên bảng vẽ sđmđ.
- Cách mắc Ampe kế : Mắc ampe kế nối tiếp với dụng cụ cần đo sao cho cực (+) của ampe kế nối với cực (+) của nguồn điện .
- Cách mắc Vôn kế : Mắc vôn kế song song với dụng cụ cần đo sao cho cực (+) của vôn kế nối với cực (+) của nguồn điện .
- Ampe(A).
- Vôn (V).



-Cả lớp vẽ sơ đồ mạch điện vào vở .
- Các nhóm tiến hành thí ngiệm.
- Các nhóm báo cáo kết quả vào bảng phụ và nhận xét của nhóm .







- Cá nhân HS trả lời và điền nhận xét : HĐT giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.
- Ghi bài.
	
1.1. Thí nghiêm về mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn :
Sơ đồ mạch điện 




 Kết luận :
 CÑDÑ chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với HÑT đặt vào hai đầu dây dẫn đó.


	1.2.Tìm hiểu và vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi của cường độ dòng điện theo hiệu điện thế: (11 phút)

- GV cho HS đọc HĐ2 .
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận vẽ đồ thị cho Bảng 2 .











- Nêu đặc điểm đường biểu diễn sự thay đổi  của CÑDÑ theo HÑT ?
- GV cho các HS khác nhận xét, sau đó chốt lại câu trả lời và cho HS ghi vào vở kết luận .

 Lưu ý : Do một vài yếu tố khách quan nào, có những nhóm TN ra những số liệu mà khi biểu diễn bằng đồ thị nó không là đường thẳng  đi qua gốc toạ độ nên GV cần hướng dẫn HS vẽ một đường thẳng đi qua gốc tọa độ, đi qua những điểm gần đường biểu diễn nhất. Cần chọn sao cho những điểm phân bố tương đối đều hai bên đường thẳng đó.

	




- Các nhóm thảo luận vẽ đồ thị cho số liệu ở Bảng 2. Đại diện các nhóm treo lên bảng lớn , các nhóm nhận xét với nhau.
- Rút ra nhận xét chung .
- Từng cá nhân HS rút ra kết luận ghi bài .
- Là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

- Cá nhân HS trả lời.













	1.2. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của cường độ dòng điện theo hiệu điện thế :
Kết luận :
Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của CÑDÑ theo HÑT giữa hai đầu dây dẫn là 1 đường thẳng đi qua gốc tọa độ (U= 0, I= 0)




	1.3. Vận dụng (5 phút)
Vận dụng:
- GV hướng dẫn HS trả lời các hoạt động ở phần vận dụng.

Củng cố: 2’
- Nêu mối liên hệ giữa CĐDĐ chạy qua một dây dẫn và HÑT giữa hai đầu dây dẫn ? 

- Đoà thị biểu diễn mối liên hệ này có dạng như thế nào ? 
- Khi U = 4V I = 0,24A
          U = 2,5V  I = ? (0,15A)








Dặn dò:2’
- HS về nhà học bài, làm các bài tập trong Tài liệu từ Bài 1  Bài 7/11.
- Đọc thêm mục “ Thế giới quanh ta” /12.
- Chuẩn bị Chủ đề 2 “ Điện trở của dây dẫn – Định luật Ohm (Ôm)”: Soạn các Hđ1 Hđ4.

	
- CĐDĐ chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với HĐT đặt vào hai đầu dây dẫn đó .
- Là 1 đường thẳng đi qua gốc tọa độ.












BT2 : D.
BT 3 : A
BT 4 : HĐT là 20 V
BT 5 : 
U tăng 2,5V ->I tăng 0,2A.
U giảm 2V , còn 0,5 V-> I giảm đi 0,04A.
BT 6 : 
a/ I = aU 
=> 0,3 =a.6 
=> a = 0,3/6 = 0,05.
b/ Khi U = 4,8V
=>I=0,05.4,8
      =0,24 A
Khi I = 0,35A
=>U= I/a 
= 0,35/0,05 
= 7V.

	1.3. Vận dụng 
HĐ3:
Đồ thị có dạng hàm số I = aU, a là một hằng số :
VD : I = 0,1A ; U = 1,5 V
· a = I/U = 0,1/1,5 = 0,067
I = 0,2 ; U = 3V 
=> a = I/U = 0,2/3 =0.067
+ Khi  U = 1,8V thì :
I = 0,12 A
+ Khi I = 0,32A thì U = I/a = 0,32/0,067 = 4,8V

HĐ 4 :
	U
	0
	1.0
	2.5
	3.5
	5.0
	6.0

	I
	0
	0.3
	0.75
	1.05
	1.5
	1.8



HĐ 5 :
Ban đêm, khi CĐDĐ trong đường dây tải điện giảm đi so với ban ngày thì HĐT giữa điểm đầu và điểm cuối của đường dây tải điện giảm đi . Nếu vào ban đêm CĐDĐ giảm đi 2 lần thì HĐT giảm đi 2 lần. Do CĐDĐ tỉ lệ thuận với HĐT.





Tuaàn 1 :								
Tiết 2 :			Chủ đề 2 :ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT OHM(OÂM)


I. Mục tiêu:
1. Mục tiêu kiến thức:
	-  Biết được công thức tính điện trở của dây dẫn, đơn vị và kí hiệu của điện trở R.
	-  Phát biểu và viết được công thức định luật Ôm.
-  Vận dụng được định luật để giải một số bài tập đơn giản .
2.Mục tiêu kỹ năng
                   -  Rèn kỹ năng tính toán.
 -  Rèn kỹ năng thu thập, xử lý thông tin.
3.Thái độ tình cảm
       -  Rèn cho học sinh tính cẩn thận, tính tỉ mỉ, tính chính xác.
II .Chuẩn bị:
Đối với từng nhóm: Bảng 1/13
Đối với GV : Một Ôm kế, một bóng đèn pin, dây nối, pin lớn loại 9 V.
Phương pháp :  đàm thoại, so sánh, gợi mở .

III.Tổ chức các hoạt động dạy học :
3. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
Câu 1 :  Hãy nêu mối liên hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó. Đoà thị biểu diễn mối liên hệ này có dạng như thế nào ? 

Câu 2 : Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 1,5A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 12V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu ? (16V).
4. Vào bài  học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi 

	Tạo tình huống học tập (2 phút)
- ĐVĐ như trong Tài liệu /13 hoặc :
- Ở chủ đề 1, ta rút ra kết luận khi HÑT giữa hai đầu dây dẫn thay đổi thì CÑDÑ chạy qua dây dẫn đó sẽ thay đổi tỉ lệ thuận với HÑT.
- Vậy nếu ta sử  dụng cùng 1 HĐT đặt vào hai đầu dây dẫn khác nhau thì CĐDĐ qua chúng sẽ thay đổi như thế nào?
- Muốn biết được dự đoán đó đúng hay sai chúng ta cùng tìm hiểu qua Chủ đề 2  :“ Điện trở của dây dẫn  - Định luật OÂm”ñeå tìm ra câu trả lời.

	





- HS dự đoán.( khác nhau)

	










	2.1.Tìm hiểu điện trở của dây dẫn (13 phút)
- Cho HS đọc và thảo luận HĐ 1.
- GV: bảng 1 ứng với dây dẫn 1, bảng 2 ứng với dây dẫn 2. 
- GV cho HS nhận xét về giá trị thương số U/I của các dây dẫn khác nhau.
- GV thông báo :
+ Giaù trò U/ I đối với một dây dẫn được gọi là điện trở của dây dẫn đó. 

- GV giải thích thêm ý nghĩa của điện trở là đại lượng đặc trưng cho mức độ  cản trở  dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn.
+ Kíù hiệu của điện trở trong sô ñồ mạch điện : 


hoặc:


-  Đơn vị của U là gì?
-  Đơn vị của I là gì?
·  GV thông báo : Đơn vị điện trở là Ôm() và bội số của Ôm là K, M.
-  Hãy đổi các đơn vị sau : 
0,5M = ………………K = ………………

ĐVĐ : Đối với một dây dẫn có điện trở R xác định thì CĐDĐ I tỉ lệ thuận với HĐT U và CĐDĐ I tỉ lệ nghịch với điện trở R của dây dẫn. Các đặc điểm đó được mô tả bởi một định luật có tên là định luật Ohm, nhà Vật lí người Đức.
	

- HS các nhóm thảo luận tính thương số U/I1 và thương số U/I2 ở Bảng 1/13 , trả lời câu hỏi ở HĐ 1.
+ Cùng 1 HĐT đặt vào 2 dây dẫn, CĐDĐ qua chúng khác nhau.
+ Thương số U/I đối với mỗi dây dẫn là không đổi .
+ Thương số U/I đối với 2 dây dẫn khác nhau là khác nhau.


- HS nghe và ghi vào vở.





· Vôn.
· Ampe
- Ôm ()
- Gọi HS lên bảng đổi đơn vị.

	
2.1. Điện trở của dây dẫn



- Công thức tính :

R   =        




- Khi U có đơn vị là V, I có đơn vị là A thì R có đơn vị là ôm, kí hiệu là  .
1K = 1 000 
1M =1 000 000                                       

- Kíù hieäu  của điện trở trong sơ đồ mạch điện là :

hoặc:

                               
- Điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của một dây dẫn.
- Thông thường, khi nhiệt độ thay đổi ít, điện trở của một dây dẫn có giá trị không đổi.

	2.2: Tìm hiểu về định luật Ôm (10 phút)
- Từ công thức R = U/ I, chúng ta có thể tính I bằng công thức nào?
· GV: đây chính là công thức của định luật Ôm. Dựa vào công thức I= U/ R, hãy phát biểu  định luật Ôm?


- GV cho HS trả lời sau đó yêu cầu một vài HS đọc phần phát biểu định luật Ôm.


- Cho HS trả lời câu hỏi ở HĐ 2.
	

· I = U/R

- Cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây  và tỉ lệ nghịch với điện trở R của dây .
- Phát biểu và ghi định luật Ôm vào vở.

- Trả lời HĐ2 :
U1=U2
R1, R2, I1, I2
I1= 3I2
R1/R2 = ?
Tăng U lên 2 lần . Đại lượng nào thay đổi ?
Giải :
- Ta có : R1 = U1/I1
R2 = U2/I2



  =  : 


       =   .


      = = 

- Khi U tăng gấp 2 lần thì đại lượng I thay đổi, I cũng tăng gấp 2 lần  và I1= 6I2

	
2.2. Định luật Ohm :
Phát biểu định luật Ohm : “ Cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây  và tỉ lệ nghịch với điện trở R của dây”.


Công thức :

I   =        




Trong đó : 
U là hiệu điện thế ( đơn vị : V)

R là điện trở của dây dẫn ()
I là cường độ dòng điện ( đơn vị A)


	2.3: Vận dụng (8 phút)
Vận dụng
· Cho HS đọc HĐ3.
· Gọi 1HS lên bảng làm. Sau đó hỏi ý kiến lớp về bài làm trên bảng, nhận xét .
· GV nhận xét kết quả, hướng dẫn HS so sánh giá trị R, R0.
· HS các nhóm thảo luận HĐ 4 . 












Củng cố:5’
-  Công thức R= U/I dùng để làm gì?

- Từ công thức trên ta có thể nói rằng U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần được không?  Tại sao?
- Khi tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu ddẫn lên 3 lần thì R của nó tăng lên mấy lần ?Vì sao ?
- Từ công thức : R = U/I có HS phát biểu như sau : Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với HĐT đặt vào 2 đầu dây và tỉ lệ nghịch với cđdđ chạy qua dây dẫn đó. Phát biểu này đúng hay sai? Vì sao ?
- Củng cố BT 3 ,4,5/16

















Dặn dò:2’

- Yêu cầu HS về nhà học bài và làm bài tập ở Phần Luyện tập :1,2,6,7,8,9/16,17.
- Đọc “ Thế giới quanh ta”/18.
- Chuaån bò Chủ đề 3 “ Đoạn mạch nối tiếp – Đoạn mạch song song” : Soạn 5 HĐ trang 20 23.
	

- HS đọc HD93 và cá nhân làm vào vở. Nhận xét kết quả của bạn làm trên bảng.
- Thảo luận HĐ4.
- Đại diện 3 nhóm báo cáo kết quả. Các nhóm khác nhận xét.













- Tính điện trở của dây dẫn.
- Không vì điện trở của mỗi dây dẫn có giá trị không đổi.
-Không tăng .Vì thông số U/I không đổi.

- Tỉ số U/I không đổi đối với 1dd,do đó không thể nói R tỉ lệ thuận với U, tỉ lệ nghịch với I.


BT 3: A
- HS áp dụng công thức : R1 = U1/I1
  R2 = U2/I2
U1 = 6 V
U2 = 9 V
R2/R1 = U2/U1=9/6 = 3/2
BT 4: C
U’ = U
R’ = 3R
I = I – I’ = 0,6 A
Do I tỉ lệ nghịch với R.
I’ = I/3=> I = 3.I’
· 3.I’- I’ = 0,6
· I’ = 0,6/2 = 0,3 A
· I = 0,3.3 = 0,9 A
BT 5: B
Do CĐDĐ tỉ lệ thuận với HĐT.










	2.3.Vận dụng :
HĐ 3 :
R0 = 2,4 
U = 6 V
I = 0,5 A
R = ?
SS R0 , R .
Giải :
Điện trở của đèn :

R   =        
      = 6/0,5 = 12 
R0 , R khác nhau vì khi nối bóng đèn với nguồn điện có U = 6 V thì nhiệt độ tăng lên làm giá trị điện trở tăng lên.
HĐ 4 :
U = 9 V
I = 0,5 A
R = U/I = 9/0,5 = 18 
 Khi :
U = 9 V
R = 500 000 
I = U/R = 9/ 500 000
             = 0,000018 A
Do : cường độ dòng điện chạy qua người rất nhỏ nên không gặp nguy hiểm khi chạm vào nguồn điện không đổi có U = 9 V .

















BT 8: 
Toùm taét :
R= 12 
U = 6 V
a) I = ? A
b) I giảm 0,2 A 
     R = ? 
Giải :
a)Cường độ dòng điện qua dây dẫn :
 I= U/R= 6/12 = 0,5 A
b) I = 0,5 – 0,2 = 0,3 A
Điện trở của dây dẫn :
R = U/I = 6/0,3 = 20 






Tuaàn 2 :								
Tieát 3 - 4 :			Chủ đề 3 :ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP – ĐOẠN MẠCH SONG SONG


I. Mục tiêu :
1.Mục tiêu kiến thức:
Tiết 3 :  Đoạn mạch nối tiếp.	
-  HS nhớ lại công thức về cường độ dòng điện, hiệu điện thế của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp và chứng minh được hệ thức : U1/U2 = R1/R2
 - Xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp : Rt đ = R1+ R2
-  Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm chứng lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết.
- Vận dụng được kiến thức đã học để giải một số bài tập đơn giản về đoạn mạch nối tiếp.
Tiết 4 : Đoạn mạch song song.
- HS nhớ lại công thức về cường độ dòng điện, hiệu điện thế của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song và chứng minh được hệ thức :  I1/I2 = R2/ R1.
-  Thiết lập được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song nhau : 1/Rt đ = 1/R1 + 1/R2.
  -  Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm chứng lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết .
-  Vận dụng được kiến thức  đã học để giải thích một số hiện tượng thực tế và giải bài tập về đoạn mạch song song .

1. Mục tiêu kỹ năng
                   -  Rèn kỹ năng thực hành.
       -  Rèn kỹ năng tư duy.
-   Rèn kĩ naêng tính toaùn.	
2. Thái độ tình cảm
       -   Rèn cho học sinh tính cẩn thận, tính tỉ mỉ, tính chính xác. 
IV. Chuẩn bị : ( online ở nhà : máy tính, điện thoại, bài giảng , TN ảo) 
Tiết 3 : 
Đối với mỗi nhóm học sinh
-  3 điện trở mẫu R1 = 6 , R2 =10 , R3= 16 .
-  1 ampe kế DC có giới hạn hạn đo 1,5 A.
-  1 vôn kế DC có giới hạn đo 6 V.
-  Biến thế nguồn, bảng lắp điện. 
-  1 coâng taéc( khoùa K) .
-  7 đoạn dây nối( 5 đỏ, 2 xanh).
Đối với cả lớp
· Hình vẽ 3.3a và 3.3b.
Phương pháp :  trực quan, quan sát, khái quát hóa.
Tiết 4 : 
Đối với mỗi nhóm học sinh:
-  3 điện trở mẫu R1 = 10 , R2 =15 , R3= 6 .
-  1 Ampe kế DC có giới hạn hạn đo 1,5 A và ĐCNN 0,1 A .
-  1 Vôn kế DC có giới hạn đo 6 V và ĐCNN 0,1 V .
-  Biến thế nguồn, bảng lắp điện .
-  1 coâng taéc.
-  9 đoạn dây nối ( 7 đỏ, 2 xanh ).
Đối với cả lớp:  Hình vẽ 3.5a và 3.5b; H3.7; 3.8/23.
Phương pháp :  trực quan, quan sát, khái quát hóa.
II. Tổ chức các hoạt động dạy học 
1.Kiểm tra bài cũ :
Tiết 3 : 
· Phát biểu, viết công thức của Định luật Ohm. Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức .
· Viết công thức xác định điện trở của một vật dẫn. Vẽ các kí hiệu của điện trở trong sơ đồ mạch điện.
· Làm BT 8/17 Phần Luyện tập .
Tiết 4 : 
-  Nêu đặc điểm về cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp.
- Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp. Điện trở tương đương này có giá trị lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần ?
- Cho hai điện trở R1 = 10 , R2 =15  mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện thế U = 12 V. Tính điện trở tương đương của mạch và cường độ dòng điện qua mạch chính.

2.Bài mới :
Tiết 3 : Đoạn mạch nối tiếp : 

	Hoạt động của GV
	HÑ của HS
	Nội dung ghi 

	Tạo tình huống học tập :
Như trong Tài liệu /20.
	
	


	3.1. 
ĐOẠN MẠCH GỒM CÁC ĐIỆN TRỞ MẮC NỐI TIẾP :
1. CĐDĐ và HĐT:
Hoạt động 1 :

- Yeâu caàu HS đọc HĐ1. 
- Hãy nêu đặc điểm về cường độ dòng điện và HĐT trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp .
- GV thông báo : các công thức (1)  và (2) vẫn đúng cho đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp .







- Yêu cầu từng HS chứng minh hệ thức : 
U1/ U2  = R1/ R2 . 
   GV có thể gợi ý cho HS: dựa vào định luật Ôm và các công thức của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp.

- Cho R1nt R2 
     CM : U1/ U2  = R1/ R2 
Ta có : I = U/R => U1 = I1. R1
                                U2 = I2. R2
=> U1/ U2   = I1. R1/ I2. R2 ( do I1 = I2 )
· U1/ U2  = R1/ R2
 - HS rút ra kết luận.
	


- Cá nhân HS trả lời :
+ I =  I1 =  I2  (1)

+ U = U1 + U2  (2)

- HS nhắc lại đặc điểm về I, U trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp và ghi vở :
+ I  = I1 = I2    
 + Um = U1+U2

- Từng HS chứng minh hệ thức và viết vào vở . Các HS  nhận xét bài của bạn làm trên bảng.

	3.1. ĐOẠN MẠCH GỒM CÁC ĐIỆN TRỞ MẮC NỐI TIẾP :
1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp :
 
- Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp :
+ CĐDĐ chạy qua đoạn mạch bằng CĐDĐ chạy qua từng điện trở :
       I m =  I1 =  I2



+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi điện trở :
      Um = U1 + U2



+ HĐT giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó:
       U1/ U2  = R1/ R2



	Chuyển ý: Để hiểu rõ điện trở tương đương là gì và điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp được tính bằng công thức nào chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần 2 : Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp. 
	




	


	2. Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp 

Hoạt động 2 :
·   Cho HS đọc  khái niệm về điện trở tương đương.
- Đó là khái niệm về điện trở tương đương, vậy điện trở tương đương được tính bằng công thức nào? 
- GV hình thành công thức tính điện trở tương đương :
  R1nt R2 
 Ta có : U = U1 + U2 
               U = I1. R1 + I2. R2 
      Mà I  = I1 = I2    
               => U = I.(R1 + R2) 
               => I. Rtđ =  I.(R1 + R2) 
               =>    Rt ñ =    R1 + R2
- GV mở rộng thêm : Về đoạn mạch gồm nhiều điện trở.

Chuyển ý:  Để chứng minh công thức tính  Rt ñ  là đúng thì chúng ta sẽ làm thí nghiệm để kiểm chứng  .
	




- 1 HS ñoïc khái niệm điện trở tương đương .


- HS ghi nhận , viết vào vở.









	2. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp 
- Điện trở tương đương Rtđ /21.


- Đieän trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp :
      Rt ñ = R1 + R2
Mở rộng : 
- Đoạn mạch gồm nhiều điện trở :
I  = I1 = I2 = ....= In   
U = U1+ U2 + … + Un
Rt ñ= R1 + R2 + … + Rn
- Đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp, mỗi điện trở có cùng giá trị R :
         Rt ñ= n.R


	Làm thí nghiệm kiểm chứng lại công thức  : Rt ñ =    R1 + R2       
- Cho HS đọc phần thí nghiệm kiểm tra, sau đó GV hướng dẫn và quan sát HS làm thí nghiệm.
- GV hướng dẫn HS làm TN :
+ Mắc mạch điện theo sơ đồ H 3.3a ( với R1 = 6 , R2 =10  )  Đo U = ? ; I  = ?
+ Thay R1nt R2  baèng Rt ñ = 16  ( H3.3b) Đọc lại số chỉ của U’m, I’m .
+ So sánh Im,Um lúc đầu  và I’m , U’m lúc sau  Đi đến kết luận.
- GV cho cá nhân HS trả lời : Đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp, mỗi điện trở có cùng giá trị R . Điện trở tương đương của đoạn mạch tính như thế nào ?
         
	

- Các nhóm tiến hành thí nghiệm , thảo luận và báo cáo kết quả rút ra kết luận về Rtđ .



- Cá nhân HS trả lời :
         Rt ñ= n.R
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	* Củng cố : BT 1/25
- Nêu đặc điểm về CĐDĐ, HĐT, điện trở tương đương của đoaïn mạch gồm hai (hoặc nhiều) điện trở mắc nối tiếp .
- Điện trở tương đương này có giá trị lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần ?
- Có các điện trở giống nhau, mỗi điện trở là R = 30 . Cần mắc nối tiếp hay song song bao nhiêu điện trở này với nhau để có một điện trở tương đương : Rtđ = 90 .

BT 3/25 : 





Dặn dò : 
-  Về nhà học bài và soạn các HĐ của đoạn mạch song song. 

	BT 1/25 :
- I=I1 = I2 = ...= In   
U=U1+U2 +…+ Un
Rtñ=R1+R2+…+ Rn
- Điện trở tương đương này có giá trị lớn hơn mỗi điện trở thành phần.
- Mắc nối tiếp 3 
điện trở R = 30  để có : Rtđ = 90 .
BT 3/25 : B



	












Tiết 4 : Đoạn mạch song song .

	Hoạt động của GV
	HĐ của HS
	Nội dung ghi 

	-ÑVÑ : Với đoạn mạch gồm 2  điện trở mắc song song thì CĐDĐ và HĐT có đặc điểm gì ?
	


	


	 mắc song song :
Hoạt động 3:
- Ở lớp 7 , trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc song song nhau :
+ HĐT và CĐDĐ của đoạn mạch có quan hệ như thế nào với hiệu điện thế và cđdđ qua các mạch nhánh ? 
- GV thông báo : Nếu thay đèn bằng điện trở thì các công thức trên vẫn áp dụng được với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song nhau.
- I, U trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc // có đặc điểm gì ?  Ghi vở. 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi HĐ3.
	


- Cá nhân HS trả lời : I = I1+I2
U = U1 = U2


- HS ghi bài.



- HS lên bảng chứng minh.
Cho R1// R2 
CM : I1/ I2  = R2/ R1 
Ta coù : I1 = U1/R1 
            I2 = U2/R2
I1/I2=U1/R1 :  U2/R2  
       =  R2/ R1
 -HS rút ra kết luận.
	Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song :
1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song :

- Đặc điểm về CĐDĐ và HĐT trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song  :
 + Im =  I1  +   I2 
 +  Um =  U1 =  U2 
· Trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song thì CÑDÑ chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó :
        I1/ I2 = R2/ R1


	2. Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song và làm thí nghiệm kiểm tra :
Hoạt động 4:
- GV hình thành công thức tính điện trở tương đương :
  R1// R2 
 Ta có : I = I1 + I2 
       => U/Rtđ  = U1/R1 + U2/R2 
      Mà U = U1 = U2    
               => U = I.(R1 + R2) 
               => 1/ Rtđ =  1/R1 + 1/R2) 
      




         
- GV mở rộng thêm : Về đoạn mạch gồm nhiều điện trở mắc song song nhau .



Chuyển ý : Muốn biết công thức tính Rtđ đúng hay sai ta làm thí nghiểm kiểm chứng :
- Cho HS đọc và làm thí nghiệm kiểm tra theo các bước sau :
+ Mắc mạch điện theo sơ đồ H.3.5a/23 (R1 = 10 , R2 =15 , R3= 6 . ) => Đọc số chỉ của ampe ke, vôn kế.
+ Thay R1, R2 bằng Rtđ = 6   Đọc số chỉ của ampe kế , vôn kế .
+ So sánh I và I’lúc sau   Kết luận .
· Sau khi làm thí nghiệm ta thấy lý thuyết và thực tế có giống nhau không?

- Neáu coù R1 , R2 , R3 // có cùng giá trị thì Rtñ = R/3

- GV cho HS trả lời câu hỏi cuối HĐ4.
- Neáu coù n điện trở mắc // có cùng giá trị R thì Rtñ = ?
- Các thiết bị điện trong gia đình thường được mắc nối tiếp hay song song? Tại sao?


	


- HS lên bảng chứng minh .
Cho R1// R2
CM :
1/Rtñ= 1/R1+1/R2
Giải :
Vì  R1// R2
=>  I = I1+I2
U/Rtñ= U1/R1+U2/R2
Mà : U = U1 = U2
=> 1/Rtñ= 1/R1+1/R2
               R1. R2
=> Rtñ = 
               R1  + R2
- HS lên bảng viết công thức :
+Im = I1 + I2 + …+In
+Um=U1=U2= …=Un
1/Rtñ=1/R1+1/R2 +....+ 1/Rn         



- Các nhóm tiến hành TN kiểm tra, báo cáo KQ Kết luận CT tính Rtđ :
+ Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song được tính bằng côngthức:          1/Rtđ =1/R1+1/R2.  1







- Rtñ = R/n

- Mắc song song nhau vì HĐT của các thiết bị và HĐT của nguồn  đều là 220V.
	2. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song 
-Công thức tính điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song :
1/ Rtñ = 1/R1 +1/R2

                   R1. R2
   => Rtñ =
            (R1  + R2)







 





*Mở rộng :
- Nếu có nhiều điện trở mắc song song  thì :
+ Im =  I1  +   I2 + …+ In
 + Um =  U1 =  U2 = …=Un
1/Rtñ=1/R1+1/R2 +…..+1/Rn
 - Neáu coù n điện trở mắc // có cùng giá trị R thì :                  Rtñ  =   R/n   
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	3.3.Vận dụng:
Hoạt động 5: GV cho HS đọc và cùng nhau thảo luận nhóm. Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả . Các nhóm khác nhận xét .














Hoạt động 6:
- GV cho HS đọc câu hỏi, cá nhân HS trả lời .






Hoạt động 7:
- GV cho HS đọc câu hỏi, cá nhân HS trả lời .






Củng cố
- Mối quan hệ giữa U, I, R trong đoạn mạch mắc song song ? Viết công thức .
- Trong đoạn mạch mắc //, cđdđ qua mỗi điện trở tỉ lệ như thế nào với điện trở đó ? Viết công thức .

                  






Dặn dò :
·  Về nhà học Chủ đề 2,3 .
· Làm BT trong Phần Luyện tập từ 1 10/25.
· Đọc Thế giới quanh ta/26.
· Chuẩn bị Chủ đề 4 “ Bài tập vận dụng định luật Ohm”: Làm trước các bài tập 1,2,3/ Trang 28,29,30.

	

- Các nhóm cùng nhau thảo luận trong 3 phút .















- Cá nhân HS trả lời .








- Cá nhân HS trả lời .


	3.3. Vận dụng :
Hoạt động 5:

Uđèn= 2,0 2,5 V
6 đèn Led mắc nối tiếp.
U = 12 V
+ Hiệu điện thế mỗi đèn là : Uđ = U/6 
           = 12/6 = 2 V
+ 1 đèn bị hỏng, các đèn còn lại không sáng do mắc nối tiếp, không bị hỏng.
+ Nối hai chân củ đèn hỏng bằng một dây dẫn, các bóng đèn còn lại có sáng, HĐT của mỗi đèn là 
Uđ = U/5 
     = 12/5 = 2,4 V
Hoạt động 6:
- Khi K,K1, K2 đóng :
 Uđ = UQ = Um = 220 V
- Đèn bị hỏng, Khi đó, K,K1, K2 đóng : Quạt vẫn hoạt động do mắc song song, quạt không bị hỏng. Không bị đoản mạch do mắc // .
Hoạt động 7:
- Vẽ sơ đồ mạch điện :






- Uđ  = 3 V
Iđ  = 15 mA = 0,015 A
Do mắc nối tiếp :
IR  = Iđ  = 0,015 A
UR = 9 – 3 = 6 V
R = U/I = 6/0,015
              = 400
- Nếu R0 = 800 
Mà : R = 400 
R = R0/n 
=>n = R0/R
  = 800/400 = 2
Cần 2 điện trở mắc song song, sơ đồ mạch điện :





















Tuaàn 3 :								
Tieát 5 :	        Chủ đề 4 :BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM



I.Mục tiêu :
1.Mục tiêu kiến thức:
  -  Vận dụng thành thạo định luật Ôm để tìm U, I hoặc R và các công thức của đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song để giải bài tập.
  -  Phân biệt được đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song.
  - Giải bài tập về đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở .
2.Mục tiêu kỹ năng:
                  -  Rèn kỹ năng tính toán , kĩ năng giải bài tập.
3.Thái độ tình cảm:
       -  Rèn cho học sinh tính cẩn thận, tính tỉ mỉ, tính chính xác.
V. II.Chuaån bò : ( online ở nhà : máy tính, điện thoại, bài giảng , TN ảo) 

- Bảng liệt kê các giá trị HĐT và CĐDĐ định mức của 1 số đồ dùng điện trong gia đình với 2 loại nguồn 110V và 220V.
III.Tổ chức các hoạt động dạy học :
1.Kiểm tra bài cũ :(7’)
Câu 1 : Hãy phát biểu định luật Ohm ? Nêu công thức, ý nghĩa và đơn vị của  từng  đại lượng.
		Câu 2 : - Nêu đặc điểm về CĐDĐ, HĐT, điện trở tương đương của đoaïn mạch gồm hai (hoặc nhiều) điện trở mắc nối tiếp .
- Điện trở tương đương này có giá trị lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần ?
- Có các điện trở giống nhau, mỗi điện trở là R = 30 . Cần mắc nối tiếp hay song song bao nhiêu điện trở này với nhau để có một điện trở tương đương : Rtđ = 90 .
		Câu 3 : - Nêu đặc điểm về CĐDĐ, HĐT, điện trở tương đương của đoaïn mạch gồm hai (hoặc nhiều) điện trở mắc song song .
- Điện trở tương đương này có giá trị lớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần ?
- Có các điện trở giống nhau, mỗi điện trở là R = 30 . Cần mắc nối tiếp hay song song bao nhiêu điện trở này với nhau để có một điện trở tương đương : Rtđ = 10 .


Trả lời : 
	1. CĐDĐ chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với HĐT đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của mỗi dây dẫn :    I = U/ R.    
 2.  – Các công thức : 	I = I1 =  I2 = ...=  In   
U = U1 + U2  +… + Un
					Rtñ = R1 + R2 +… +  Rn
- Điện trở tương đương này có giá trị lớn hơn  điện trở thành phần .
- Có các điện trở giống nhau, mỗi điện trở là R = 30 . Cần mắc nối tiếp 3 điện trở này với nhau để có một điện trở tương đương : Rtđ = 90 .
3.    – Các công thức :      	 +Im = I1 + I2 + …+In
+Um=U1=U2= …=Un
1/Rtñ=1/R1+1/R2 +....+ 1/Rn         
- Điện trở tương đương này có giá trị nhỏ hơn  điện trở thành phần .
- Có các điện trở giống nhau, mỗi điện trở là R = 30 . Cần mắc song song 3 điện trở này với nhau để có một điện trở tương đương : Rtđ = 10 .

2.Bài mới :

	HĐ của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi 

	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS giải bài 1 (10 phút)
- Hãy trình bày các bước để giải một bài tập định lượng?
- GV: Để giải một bài tập định lượng chúng ta cần có những bước sau :
+ Bước 1: Tìm hiểu, tóm tắt đề bài, vẽ sơ đồ mạch điện (nếu có).
+ Bước 2: Phân tích mạch điện, tìm các công thức  liên quan đến các đại lượng cần tìm.
+ Bước 3 : Vận dụng các công thức đã học để giải bài tập.
+ Bước 4 : Kiểm tra, biện luận kết qủa.
- Vận dụng các bước trên, chúng ta lần lượt giải các bài trong Chủ đề 4.
- Cho 1 HS đọc đề và một HS khác lên bảng tóm tắt ( y/c HS vẽ lại mạch điện lên bảng).
- Vẽ chiều dòng điện trong mạch .
- Dựa vào sơ doà mạch điện,  cho biết R1,R3 mắc ntn với nhau ; vẽ sơ đồ mạch điện lại ?
- R13 maéc ntn vôùi R2 ; vẽ sơ đồ mạch điện lại ?
- Ampe kế đo đại lượng nào trong mạch điện ?
- Biết U, I   Rt đ = CT nào ?
-Muốn tính CĐDĐ phải có U. Tìm HĐT mạch bằng công thức nào ?  
- Đoạn mạch song song có HĐT như thế nào ?
- Có U2, R2 => Tính I2 = ?
- Có U13, R13 =>I13 = ?
- CĐDĐ qua nhánh R1 và R3 như thế nào ? 
Lưu ý: GV nên hướng dẫn HS cách trình bày bài giải để HS vận dụng cách trình bày cho các bài tiếp theo.
	

· HS tự trả lời .







































- R1 mắc nối tiếp với R3. R13 // R2



- Ampe kế đo CÑDÑ của toàn mạch.

- Rtđ = Um /Im


- Um = Im.Rtđ
 


- U bằng nhau => Um = U13 = U2

- I2 = U2/R2.

- I13 = U13/R13.

- Nhánh có R1 và R3 nối tiếp nên I bằng nhau . I1= I3 = I13.
- Tính U1 = I1.R1
           U3 = I3.R3.

	BÀI  1
Tóm tắt :
R1 = 80 
R2 = 60 
R3 = 40 
Im = 0,15 A
Hỏi:
a. Vẽ chiều dòng điện, Rtñ = ? 
b. I1,2,3 = ?A
      U1,2,3 = ? V
Giải :
a) Chiều dòng điện trong mạch :
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Giải:
a.Do R1 nt R3 : R13 = R1 + R3 
                                 = 80 + 40 = 120 
Do R13 // R2 :
Điện trở tương đương của đoạn mạch AB :
Rtñ =  (R13 . R2)/ (R13+ R2)
          = 120 .60 /(120 + 60)
          = 40  
b.Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB :
Um = Im.Rtđ
= 0,15.40 = 6 V
Do R13 // R2  : Um = U13 = U2 = 6 V
- Cường độ dòng điện qua R2 :
I2 = U2/R2 = 6/60 = 0,1 A
- Cường độ dòng điện qua nhánh chứa R1 và R3 :
I13 = U13/R13.
     = 6/120 = 0,05 A
Do R1 nt R3 nối tiếp: I1= I3 = I13 = 0,05 A.
- Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở : 
U1 = I1.R1
     = 0,05.80 = 4 V
U3 = I3.R3.
      = 0,05 .40 = 2 V



	Hoạt động 2: Hướng dẫn giải bài 2 (10 phút)
·  Tương tự như bài 1, các em hãy giải bài tập 2 /29.
·  Cho HS đọc và tóm tắt đề lên bảng.
- R1, R2 mắc như thế nào với nhau ? Vẽ lại sơ đồ mạch điện .
- R12 mắc như thế nào với R3 ? Vẽ lại sơ đồ mạch điện .Tính Rtñ = ?
b)
- Tính cường độ dòng điện mạch chính : I = ?
- Do R3 nối tiếp R12 , Cường độ dòng điện qua R12 bằng bao nhiêu ?
- Có I3 , R3 tính U3 = ?
- Có I12, R12 tính U12 = ? 
- Do R1// R2 => U1 và U2 như thế nào ?
- Có U1,R1 tính I1 và có U2, R2 tính I2 bằng công thức nào ?

	








- R1 maéc song song vôùi R2  . HS vẽ lại sơ đồ mạch điện.

- R12 nối tiếp R3 .
-HS tính Rtñ = R12 + R3



- Im = Um/ Rtđ

- Im = I3 = I12 = 0,15 A





- U3= I3x R3

-U12= I12x R12

- U12 = U1 = U2



- I1 = U1/ R1
  I2 = U2/ R2
	BÀI 2:
Tóm tắt :
R1 = 60 
R2 = 40 
R3 = 36 
UAB = 9 V
Hỏi
a.Vẽ chiều dòng điện, Rtñ = ? 
b.I1,2,3 = ? A
    U1,2,3 = ? V

Giải:
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Giải:
a. Do R1 // R2 :
Điện trở tương đương của đoạn mạch MB :
R12 =  (R1 . R2)/ (R1+ R2)
          = 60 .40 /(60 + 40)
          = 24  
Do R3 nt R12 : 
Điện trở tương đương của đoạn mạch AB :
Rtđ = R3 + R12 
      = 36 + 24 = 60 
b. CĐDĐ mạch chính : 
       Im  = Um / Rt ñ
             = 9/ 60 =  0,15 A
Do R3 nt R12 : 
Im = I3 = I12 =  0,15 A
Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R3  :
U3 = I3.R3
= 0,15.36 = 5,4 V
Do R1// R2  : 
U12 = U1 = U2 =  I12.R12
                       = 0,15.24 = 3,6 V                               
- Cường độ dòng điện qua R1 :
I1 = U1/R1 = 3,6/60 = 0,06 A
- Cường độ dòng điện qua  R2  :
I2 = U2/R2.
     = 3,6/40 = 0,09 A


	Hoạt động 3: Hướng dẫn giải bài 3 (15 phút)
· Cho HS đọc và tóm tắt đề .
· Đối với HS khá giỏi GV có thể cho HS tự phân tích sơ đồ mạch điện . Nhưng đối với HS trung bình thì GV nên hướng dẫn HS phân tích mạch điện :
- H4.3a :
+ R1 và R2 được mắc như thế nào với nhau ? Khi đó điện trở tương đương R12 của R1, R2 được tính dựa vào công thức nào ?
+ R12 mắc như thế nào đối với điện trở R3?
+ Từ đó, ta thấy rằng mạch chính của chúng ta là mạch nối tiếp hay song song ? Và điện trở tương đương RAB  của đoạn mạch là bao nhiêu ?
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB tính theo công thức nào ?
- H4.3 b :
+ R2 và R3 được mắc như thế nào với nhau ? Khi đó điện trở tương đương R23 của R2, R3 được tính dựa vào công thức nào ?
+ R23 mắc như thế nào đối với điện trở R1? Tính R’tđ = ?
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB không đổi là 14,4 V , tính I’AB = ?




Củng cố và dặn dò :
- Làm LT1  8/31 
- Học lại Chủ đề  2,3,4 .
- Chuẩn bị Chủ đề 5 “Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của một dây dẫn ”.

	














+ R1 maéc nối tiếp vôùi R2.   R12 = R1+R2





- R12 maéc song song vôùi R3 


· Mạch song song :
Rtñ=(R12.R3)/(R12 + R3)






 
- Um  =  Im.Rtđ 




+ R2 maéc song song vôùi R3 
· R23=(R2.R3)/(R2+ R3)





+ R23 maéc nối tiếp vôùi R1 :  Rtđ = R1+R23




- I’ = Um/R’tđ
	BÀI 3
Cho biết 
R1 = 15 
R2 = R3 = 30
UAB = 12V
Hỏi
a. RAB = ?
b. I1,I2, I3 =?
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Giải :
a) H4.3a :
- Do R1 nối tiếp với R2 :
Đieän trở tương đương của R12 :
R12 = R1 + R2 
          = 120 + 120 = 240  
- Do R12 song song với R3 nên : 
Rtđ = (R12 . R3)/ (R12+ R3)
          = 240 .120 /(240 +120)
          = 80  
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB:
Um  =  Im.Rtđ
       = 0,18.80 = 14,4 V

b. H4.3 b :
Do R2 song song vôùi R3 neân : 
R23 = (R2 . R3)/ (R2+ R3)
          = 120 .120 /(120 +120)
          = 60  
- Do R1 noái tieáp vôùi R23 :
Đieän trở tương đương của đoạn mạch :
R’tđ = R1 + R23 
     = 120 + 60 = 180  
- CĐDĐ trong mạch chính : 
       I’m  = Um / R’t ñ
              = 14,4 / 180 =  0,08 A
Vậy : Số chỉ của ampe kế trong Hình 4.3 b là 0,08 A .





									


Tuần 3 : Tieát 6 : CHỦ ĐỀ 4 :
BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM (TIẾP THEO)

I.Mục tiêu :
1.Mục tiêu kiến thức;
	-  Vận dụng thành thạo định luật Ôm để tìm U,  I hoặc R và các công thức của đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song để giải bài tập.
	-  Phân biệt được đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song.
      - Giải bài tập về đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở .
2.Mục tiêu kỹ năng:
           	      -  Rèn kỹ năng tính toán , kĩ năng giải bài tập.
3.Thái độ tình cảm:
       -  Rèn cho học sinh tính cẩn thận, tính tỉ mỉ, tính chính xác.
II.Chuaån bò : ( online ở nhà : máy tính, điện thoại, bài giảng , TN ảo) 

- HS chuẩn bị các bài Luyện tập /31 liên quan  đến các công thức định luật Ôm, đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song .
III.Tổ chức các hoạt động dạy học  :
1.Kiểm tra bài cũ :(5’)
-  GV treo các câu hỏi sau lên bảng và yêu cầu  HS trả lời.
  	1. Hãy phát biểu định luật Ôm? Nêu công thức, ý nghĩa và đơn vị của  từng  đại lượng.
2. Viết các công thức về CĐDĐ, HĐT, điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song .
Trả lời : 1. CĐDĐ chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với HĐT đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của mỗi dây dẫn :    I= U/ R

2.  Bài mới :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi 

	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS giải bài 1 (5phút)

- Vận dụng các bước giải như bài tập trước đã giải:
+  Cho 1 HS đọc đề và một HS khác lên bảng tóm tắt 
( y/c HS vẽ sơ đồ  mạch điện lên bảng).
- Dựa vào sơ doà mạch điện,  cho biết R2,R3 mắc ntn với nhau ? Vẽ lại sơ đồ mạch điện.
- Cho biết R23 mắc như thế nào với R1 
- Tính Rtñ = công thức naøo ? 
- Tính R3 = ?
	






- HS vẽ sơ đồ lên bảng.
- R2,R3 maéc //.
- R23 mắc nối tiếp với R1 .




Rtñ=R1+(R2.R3)/(R2+R3)
- Thế số vào tính R3

	BÀI 1:
R1 = 70 ,
R2 = 120  
Rtđ = 100 
R3 = ?
Giải:
Do R1 nt (R2 // R3 ):

Rtñ =  R1 + (R2 . R3)/ (R2+ R3)
100 = 70 +120.R3 /(120 + R3 )
 => R3  = 40  
C. 40 




	Hoạt động 2: Hướng dẫn giải bài 2 (3’)
·  Tương tự như bài 1, các em hãy giải bài tập 2 .
·  Cho HS đọc và tóm tắt đề lên bảng.
- R1, R2 ,R3 mắc như thế nào ?
Hoạt động 3: 7’
- Khi K mở :   ampe kế chỉ 0,6 A đo đại lượng nào ?
- R1, R2 mắc ntn ?
- Áp dụng công thức về CĐDĐ của đoạn mạch nối tiếp áp dụng tính I1 .
- Khi K đóng :
+ R2, R3  mắc ntn ?
+ R1 mắc ntn với R23  ?
+ CĐDĐ qua R1, R23  ?
+ Tìm I2, I3 ?
Hoạt động 4 : 5’
- GV hướng dẫn HS tìm cách mắc và áp dụng công thức đoạn mạch nối tiếp, song song tính CĐDĐ và HĐT .

	





- R1 , R2 , R3 mắc song song và có cùng giá trị R.
- CĐDĐ I’ qua mạch chính bằng ?


- Đo CĐDĐ I2 .


- R1, R2 mắc nối tiếp.
- I1  = I2 





+ R2, R3  mắc //.
+ R1 nt R23  .
+ I1 = I23
+ HS tìm I2 , I3 .



- HS tìm được 2 cách mắc, vẽ sơ đồ mạch điện và về nhà làm tiếp.
	BÀI 2:


Ta có : R1 // R2  // R3  mà :
            R1 = R2 = R3 = R
         =>I’m = I1 + I2 + I3 = 3I
Chọn câu B. 3I



Bài 3 :
    [image: WP_20140813_06_17_13_Smart]
R1 = R2 = R3 = R
U không đổi
+ K mở :    I2 = 0,6 A
              =>I1 = I2 = 0,6 A ( do nt)
+ K đóng :   R1 nt (R2  // R3 ) 
                    I1 = I23 = 0,6 A 
                      Mà : R2 = R3 = R
                             U2 = U3 (//)
                     => I2 = I3 = 0,6/2 = 0,3 A
Chọn câu D.0,3 A
BÀI 4 :  
R1 = R2 = R3 = R = 60 
Um = 9 V
Có ? cách mắc ?
I1,2,3 = ?
U1,2,3 = ?
Giải :
Cách 1 : R1 nt R2  nt R3 
Rtđ = 180 
Im = Um/ Rtđ = 9/180 = 0,05 A
=> Im = I1 = I2 = I3 = 0,05 A
Và : R1 = R2 = R3 = R = 60 
 Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở :
U1 = U2 = U3  = I. R = 0,05.60 = 3 V

Cách 2 : R1 nt (R2  // R3 )
R23 = R/n = 60/2 = 30 
Rtđ  = R1 + R23 = 60 + 30 = 90 
Cường độ dòng điện qua mạch chính : 
Im = Um/ Rtđ = 9/90 = 0,1 A
Do R1 nt R23 : 
Im = I1 = I23 = 0,1 A
- Hiệu điện thế giữa hai đầu R1 :
U1 = I1. R1 = 0,1.60 = 6 V
-  Hiệu điện thế giữa hai đầu R2 , R3  :
U2 = U3  = Um – U1  = 9- 6 = 3 V
- Cường độ dòng điện qua  R2 , R3  :
I2 = I3 = U2 / R2 = 3/60 = 0,05 A

	Hoạt động 5: Hướng dẫn giải bài 5 (10 phút)
· Cho HS đọc và tóm tắt đề .
· Đối với HS khá giỏi GV có thề cho HS tự phân tích sơ đồ mạch điện . Nhưng đối với HS trung bình thì GV nên hướng dẫn HS phân tích mạch điện:
+ R1 và R2 được mắc như thế nào với nhau ? Khi đó điện trở tương đương R12 của R1, R2 được tính dựa vào công thức nào ?
+ R12 mắc như thế nào đối với điện trở R3?
+ Từ đó, ta thấy rằng mạch chính của chúng ta là mạch nối tiếp hay song song ? Và điện trở tương đương RAB  của đoạn mạch là bao nhiêu ?
- Hiệu điện thế giữa hai đầu R1  tính theo công thức nào ?
- Hiệu điện thế giữa hai đầu nhánh R12 ?
- Cường độ dòng điện qua R3 ?
- Cường độ dòng điện qua mạch chính ?

Hoạt động 6: 10’





+ R2 và R3 được mắc như thế nào với nhau ? Khi đó điện trở tương đương R23 của R2, R3 được tính dựa vào công thức nào ?
+ R23 mắc như thế nào đối với điện trở R1? Tính Rtđ = ?
- GV yêu cầu HS vận dụng các công thức tương tự để tính hiệu điện thế mạch  và tính điện trở R3.































 Dặn dò:
-Làm LT4 ,6,7 8/31 
-Học lại Chủ đề  2,3,4 .
- Chuẩn bị Chủ đề 5 “Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của một dây dẫn ”.
	













+ R1 nt R2
R12  = R1 + R2






+ R12 mắc song song với R3 


· Mạch song song :
Rtñ=(R12.R3)/(R12 + R3)






 
- U1  =  I1.R1


- U12 = U1 + U2


- I3 = U3/R3

- Im = I12 + I3 
- HS có thể giải theo Im = Um/Rtđ, phải tìm Rtđ.





+ R2 maéc song song vôùi R3 
· R23=(R2.R3)/(R2+ R3)





+ R23 maéc nối tiếp vôùi R1 :  Rtđ = R1+R23




- HS giải .
	BÀI 5:  
Tóm tắt :
R1 = 30 ,
R2 = 60  
R3 = 50 
U2 = 4,5 V
Im = ? A
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Giải :
Cường độ dòng điện chay qua R2 :
I2= U2/R2 = 4,5/60 = 0,075 A
- Do R1 nt R2 => I1 = I2 = I12 = 0,075 A
- Hiệu điện thế giữa hai đầu R1 :
U1 = I1. R1 = 0,075.30 = 2,25 V
- Hiệu điện thế giữa hai đầu nhánh R12 :
U12 = U1 + U2 = 2,25 + 4,5 = 6,75 V
- Do R12// R3 => U12 = U3 = Um = 6,75 V
Cường độ dòng điện qua R3 :
I3 = U3/R3 = 6,75/50 = 0,135 A
- Cường độ dòng điện qua mạch chính :
Im = I12 + I3 = 0,075 + 0,135 = 0,21 A.




















BÀI 6:  
Tóm tắt :
R1 = 5 
R2 = 60 
I2  = 0,1 A
Hỏi :
a)UAB =  ? V
 R3 = 30 
b) R3 = ? 
Um =  8 V
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Giải :
a. - Vì R2 song song với R3 nên : 
    R23 = (R2 .R3)/ (R2+ R3)
          = 60. 30 /(60 +30)
          = 20  
   - R1 nt R23 nên điện trở tương đương của đoạn mạch :
Rtñ = R1 + R23 
      = 5 + 20 = 25  
- Hiệu điện thế giữa hai đầu R2 :
I2 = U2 /R2 => U2 = I2. R2
                             = 0,1.60 =  6 V
Do R2 // R3 : U2 = U3 = 6 V
- Cường độ dòng điện qua R3 :
I3 = U3 /R3 = 6/30 = 0,2 A
Ta có : 
I23 = I2 + I3 = 0,1 + 0,2 = 0,3 A.
Do R1 nt R23 : I1 = I23 = Im = 0,3 A
- Hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch : 
Um= Im. Rtđ = 0,3. 25 = 7,5 V

 b. – Do  R1 nt R23  : 
Um = U1 + U23
=> U1 = Um – U23
            = 8 – 6 = 2 V
- Cường độ dòng điện qua R1 :
       I1  = U1 / R1
            = 2 / 5 = 0,4 A
- Do  R1 nt R23  :
I1 = I23 = 0,4 A
Mà U23 = 6 V, I23 = 0,4 A
Điện trở R23 :
R23 = U23/I23 = 6/0,4 = 15 
Do R2// R3 :
1/R23 = 1/R2 + 1/R3
1/R3 = 1/R23 - 1/R2 
1/R3 = 1/15 – 1/60 = 3/60
=> R3  = 20  





















Tuaàn 4 :								
Tieát 7 -8 :	 Chủ đề 5 :CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN.
LUYỆN TẬP



1. Mục tiêu :
6. Mục tiêu kiến thức :
-  Nêu  được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố : chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
-  Nêu được  điện trở của dây dẫn có cùng tiết diện và làm từ cùng một vật liệu thì tỉ lệ thuận với độ dài của dây dẫn.
-  Biết được rằng :  dây dẫn có cùng độ dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của mỗi dây.
- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây được đặc trưng bằng một đại lương là điện trở suất .
- Hiểu được ý nghĩa về điện trở suất của một vật liệu là đại lượng đặc trưng cho khả   năng cản trở dòng điện của vật liệu đó ; kí hiệu và đơn vị của điện trở suất.
 - Nhận biết được rằng điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt ( cản trở dòng điện càng ít ).
- Tìm ra được công thức tính điện trở của dây dẫn : R = (.l) / S và vận dụng được công thức này để tìm ra cá đại lượng có liên quan .
6. Mục tiêu kỹ năng:
                   -  Rèn kỹ năng tính toán qua bảng kết qua thí nghiệm trong Tài liệu .
       -  Rèn kỹ năng quan sát.
 -  Kỹ năng tư duy.
6. Thái độ tình cảm
· Rèn cho học sinh tính cẩn thận, tính tỉ mỉ, tính chính xác, tính hợp tác nhóm.
1. Chuẩn bị :
( online ở nhà : máy tính, điện thoại, bài giảng , TN ảo) 
1. Tổ chức các hoạt động dạy học :
8. Kiểm tra bài cũ  : 5’
· Phát biểu nội dung định luật Ohm ? Viết công thức, gọi tên, đơn vị .
· Viết các công thức về đoạn mạch song song và nối tiếp về cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở tương đương.
8. Bài mới :

	Hoạt động của GV
	HÑ của HS
	Nội dung ghi 

	Tạo tình huống học tập (3 phút)
- Gọi 1 HS đọc phần mở đầu chủ đề.
- Muốn biết điện trở của dây dẫn có phụ thuộc vào các yếu tố như : tiết diện dây dẫn, chiều dài dây dẫn và vật liệu làm dây dẫn hay không và phụ thuộc như thế nào vào các yếu tố đó thì chúng ta vào bài mới để tìm ra câu trả lời.
	

- HS đọc.


	









	5.1: Tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào độ dài dây dẫn (15 phút)
Hoạt động 1 :
1. Cho HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi HĐ1/34.
- Từ nhận xét, rút ra kết luận về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu vào độ dài dây ?



- HS cá nhân làm vận dụng, GV hướng dẫn HS cách tính độ dài dây II là một cung nửa đường tròn đường kính d.






	


- HS các nhóm thảo luận điền giá trị R1, R2, R3 vào Bảng 1 .
- Điền nhận xét : 
+ Khi l2 = 2l1 thì R2 = 2R1.
+ Khi l3 = 3l1 thì R3 = 3R1.
- HS rút ra kết luận và công thức ghi bài.
- l2 = .d/2



	5.1. Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào độ dài dây:
Kết luận :
Khi các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với độ dài của dây .
R1/ R2 = l1 /l2



Vận dụng : 
l = 0,4 m
R1= 2 
d = 0,4 m
R2 = ? 
Giải :
Chiều dài dây II ( có dạng là một cung nửa đường tròn đường kính d ) :
l2 = .d/2
= 3,14.0,4/2 
= 0,628 m
Điện trở R2 dây II :
R1/ R2 = l1 /l2
=> R2 = l2.R1/l1
          = 0,628.2/0,4
          = 3,14 

	5.2 .Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện dây:10’
Hoạt động 2:

- Cho HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi HĐ2/35.
- Từ nhận xét, rút ra kết luận về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn có cùng độ dài và được làm từ cùng một loại vật liệu vào tiết diện dây ?









- HS cá nhân làm vận dụng, GV hướng dẫn HS cách tính tiết diện dây I, II là dạng hình trụ tròn đường kính d.




5.3 .Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây :
Hoạt động 3:
- Cho HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi HĐ3/36.
- HS tính toán điện trở trong mỗi lần đo, điền kết quả vào bảng 3, cho biết điện trở của dây dẫn có phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn hay không  ?

- GV thông báo : Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn được đặc trưng bằng một đại lượng đó là điện trở suất .Kí hiệu : . Đơn vị : .m
- GV giới thiệu Bảng 4: Điện trở suất của một số vật liệu /37. 
- GV cho HS so sánh các điện trở suất của các vật liệu:
+ Cho biết : Trong các chất nêu trong bảng 4 chất nào dẫn điện tốt nhất ? Vì sao ?
+ Cho biết điện trở suất của vật liệu phải như thế nào thì dây dẫn làm bằng vật liệu đó mới dẫn điện tốt?

 - Từ đó, HS rút ra  kết luận : Một chất dẫn điện càng tốt ( cản trở cường độ dòng điện càng ít ) khi điện trở suất của chất đó càng nhỏ .
- Ý nghĩa của điện trở suất : Nếu dây dẫn  có độ dài l =1m, tiết diện S = 1m2 thì điện trở suất của dây dẫn đó bằng bao nhiêu ?
VD : Noùi Cu = 1,7. 10-8 .m coù nghóa gì ?
Dặn dò : 
1. Học chủ đề 2,3,5 : 
+ Ý nghĩa của điện trở suất  ?
+ Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Và phụ thuộc như thế nào ?
+ Trả lời câu hỏi 1/39.
	



- HS đọc HĐ2, tính toán R1, R2, R3 . So sánh, rút ra nhận xét:
+ Khi S2 = 2S1 thì R2 = 1/2R1
+ Khi S3 = 3S1 thì R3 = 1/3R1
- Vậy : Khi các dây dẫn có cùng độ dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.
- HS cá nhân làm vận dụng, tính S1, S2, áp dụng công thức tỉ lệ nghịch tính toán R2.











- HS đọc HĐ3, tính toán R1, R2, R3 . So sánh, rút ra nhận xét : Các dây dẫn làm từ các vật liệu khác nhau có điện trở khác nhau . Vậy : Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn .




- HS cùng phân tích với GV, so sánh điện trở suất của các kim loại và hợp kim. Từ đó, HS trả lời được phần vận dụng/37.

- Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt.






- HS nêu ý nghĩa, GV chỉnh sửa, bổ sung.












	5.2 .Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện dây:
Kết luận:
 Khi các dây dẫn có cùng độ dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây .
R1/R2 =  S2/S1  
Vận dụng : 
d1 = 0,8 mm
d2 = 1,6 mm
R1= 12 
R2 = ? 
Giải :
Tiết diện dây I :
S1 = .(d2/4) 
= 3,14. 0,82/4
= 0,5024  mm2
Tiết diện dây II:
S2 = .(d2/4) 
= 3,14. 1,62/4
= 2,0096 mm2
Điện trở R2 dây II :
R1/ R2 = S2 /S1
=> R2 = R1.S1/S2
    = 0,5024.12/2,0096
      = 3 
5.3 .Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây :
- Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn được đặc trưng bằng một đại lượng là điện trở suất của vật liệu .
- Điện trở suất của một vật liệu ( hay một chất ) là đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của vật liệu đó.
- Điện trở suất của một vật liệu có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ làm bằng vật liệu đó và có độ dài là 1m, tiết diện 1m2.
- Điện trở suất được kí hiệu là  ( đọc là rô).
+ Đơn vị là ôm mét, kí hiệu : .m
- Một chất dẫn điện càng tốt ( cản trở cường độ dòng điện càng ít ) khi điện trở suất của chất đó càng nhỏ .
- Noùi Cu = 1,7. 10-8 .m coù nghóa gì ?
+ Dây dẫn bằng đồng có chiều dài 1m, tiết diện 1m2 thì có điện trở là 1,7. 10-8 .
Vận dụng : 
- Người ta không dùng vàng, bạc, sắt làm vật liệu để chế tạo các dây dẫn điện trong đời sống vì : chúng có điện trở suất nhỏ hơn, dẫn điện tốt nhưng giá thành quá đắt .



	Tiết 8 : 
	HÑ cuûa HS
	Nội dung 

	Hoạt động 3: Tìm hiểu công thức của điện trở   (10 phút)
Hoạt động 4:
- Cho HS trả lời câu hỏi HĐ4/38.
- HS tính toán điện trở R1, R2, R .
- GV : Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Phụ thuộc như thế nào ? Rút ra công thức ? Cho HS gọi tên, đơn vị.
- Cá nhân HS làm vận dụng, GV hướng dẫn đổi đơn vị từ mm2  m2



- Đổi đơn vị và tính toán theo lũy thừa của 10 : am : an = am-n
	


- HS tính toán điện trở : R1= 
R2 = .l 
R = .l/S
- HS nêu kết luận, rút ra công thức , làm vận dụng .

- Đổi đơn vị :
1 mm2 = 10-6 m2
1 cm2 = 10-4 m2
1 dm2 = 10-2m2
1 mm = 10-3 m
1cm = 10-2 m
	 5.4. Công thức tính điện trở :


+ Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với độ dài l của dây, tỉ lệ nghịch với tiết diện  của dây và phụ thuộc vào vật liệu làm dây 
Công thức tính điện trở dây dẫn : 
              .l
R =          
         S


















Trong đó :
 : điện trở suất (.m)
l : độ dài của dây (m)
S : Tiết diện của dây (m2)
R : điện trở của dây ()

Chú ý : - Công thức tính tiết diện tròn của dây dẫn theo đường kính d :
      S = .(d2/4)
- Công thức tính tiết diện tròn của dây dẫn theo bán kính r :
      S = .r2     ( = 3,14)
1 mm2 = 10-6 m2
1 cm2 = 10-4 m2
1 dm2 = 10-2m2
Vận dụng :
Toùm taét :
  l = 500 m
  S = 2 mm2 =2 . 10-6 m2
  Al = 2,8. 10-8 .m
  R = ?
+ Điện trở của sợi dây nhôm :  R = (.l) / S
     = (2,8.10-8x500)/2.10-6
     = 7 

	5.5.Vận dụng (10 phút):

Hoạt động5 :

- HS dựa vào bảng 4 trả lời HĐ5 .

Hoạt động 6 : 
- HS dựa vào bảng 4 giải bài tập ở HĐ6.
- GV: Cùng HS phân tích đề bài, cùng độ dài l và điện trở R.
a) Công thức tính điện trở dây dẫn phụ thuộc vào 3 yếu tố ?











b) Công thức tính khối lượng riêng được học ở lớp 6 ?
- Công thức tính khối lượng ?
- Công thức tính thể tích ? ( V= l.S)















- GV cho HS giải các bài tập ở phần luyện tập/39.
- Các câu hỏi dạng lý thuyết HS trả lời theo kết luận của chủ đề 5.
- Tìm trên mạng tra điện trở suất của thủy ngân.











BT 5/39 : 

- GV cho HS đọc kĩ đề bài, tóm tắt, tìm công thức giải, kiểm tra lại kết quả .
- Công thức tính điện trở ?
- Có .l, thiếu đại lượng nào ?













































Dặn dò : 
1. Học lại chủ đề 2,3, 5 : 
+ Ý nghĩa của điện trở suất  ?
+ Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Viết công thức, gọi tên, nêu đơn vị .
+ Công thức tính tiết diện tròn đường kính d, bán kính r ?
- Làm BT9 /39.
- Chuẩn bị Chủ đề 6 : “ Biến trở ”
	


- HS cá nhân trả lời dựa vào Bảng 4 .





- R = .l/S
- HS dựa vào công thức đó lập tỉ lệ tìm dây nhôm phải có tiết diện S2 bằng bao nhiêu lần so với tiết diện S1 của dây đồng .





- D = m/V


- m = D.V
- m= D.l.S
- HS lập tỉ lệ tìm dây nhôm có khối lượng m2 bằng bao nhiêu lần so với khối lượng m1 của dây đồng ?









- HS cá nhân làm BT 1, 2,3, 4, 5, 6, 7.











BT 5/39 : 
- HS dựa theo HĐ 6 giải cho BT 5 .

- R = .l/S
- Thiếu S, tìm theo công thức : V = l.S
=>S = V/l
- Tìm V theo :
D = m/V=> V = m/D











	III. Vận dụng
HĐ5 :
- Người ta thường chọn đồng để làm vật liệu chế tạo các dây dẫn điện vì đồng có điện trở suất nhỏ, dẫn điện tốt , đứng sau bạc, giá thành rẻ hơn.
HĐ6 :
Tóm tắt : 
l1 = l2, R= = R2
Cu = 1,7. 10-8 .m, S1,m1
Al = 2,8. 10-8 .m, S2, m2
D1= 8900 kg/m3
D2  = 2700 kg/m3
a/ S2 = ... S1
 b/ m2 = .... m1
Giải : 
a)Ta có : 
R1 = (1.l) / S1
R2 = (2.l) / S2
R1/ R2 = S2 . 1/ S1 . 2
1 = S2 .1,7.10-8 /S1 .2,8.10-8
=> S2 = (2,8/1,7).S1
=> S2 = 1,65.S1
b)  Ta có :
m = D.V = D.(l.S)
m1 = D1.(l.S1)
m2 = D2.(l.S2)
m1/ m2 = D1.S1/ D2.S2
m1/ m2 =8900. S1/ 2700.S2
m1/ m2 = 89. S1/ 27.1,65.S1
m1/ m2 = 2
m2 = ½ m1
Do  khối lượng của dây nhôm nhẹ hơn khối lượng dây đồng nên người ta dùng vật liệu nhôm thay cho đồng để chế tạo dây dẫn điện khi truyền tải điện đi xa.

BT 1/39 : 
Bạc, đồng, vàng, nhôm, kẽm, sắt, chì .
- Điện trở suất của thủy ngân là  
BT 2/39:
l = 400 m
S = 2 mm2 = 2.10-6 m2
Cu = 1,7. 10-8 .m
R = ?  
Giải : 
+ Điện trở tổng cộng của đường dây dẫn : 
R = (xl) / S
   =(1,7.10-8x400)/2.10-6
   = 3,4 
BT 3/39 : C
BT 4/39 : D
BT 5/39 : 
Toùm taét :
l = 200 m
m = 4450 g = 4,45 kg
Cu = 1,7. 10-8 .m
D = 8900 kg/m3
R = ? 
Giải :
- Thể tích dây đồng :
D = m/V
=> V = m/D= 4,45/ 8900
                    = 0,0005 m3
- Tiết diện dây :
V = l.S
=>S = V/l= 0,0005/200
                 = 2,5 . 10-6 m2
- Điện trở của dây đồng :
R = (xl) / S
   =(1,7.10-8x200)/2,5.10-6
   = 1,36 
BT 6 : 
- Do 16 sợi dây đồng mắc sát nhau nên là đoạn mạch song song :
Rtđ = R/n = 0,8/ 16 
                 = 0,05 
BT 7 : 
- Dây cắt thành 3 đoạn bằng nhau nên : R0 = R/3 = 18/3 = 6 .
- Ba đoạn ghép sát nhau trở thành đoạn mạch mắc song song :
Rtđ = R0/3 = 6/3 = 2 
BT 8: 
Tóm tắt :
R1 = 12 
l2 = 8 l1
d2 = 2.d1
Cu = 1,7. 10-8 .m
Al = 2,8. 10-8 .m
R2 = ?
Giải : 
- Tiết diện dây đồng :
S = .(d12/4)
- Tiết diện dây nhôm :
S = .(d22/4)= .(2d1)2/4
                     = .d12
[bookmark: _GoBack]R1 = (1xl1) / S1
R2 = (2xl2) / S2
R1/ R2 = S2 . 1.l1/ S1 . 2.l2 = (4. 1,7. 10-8 . .d12. l1)/( 2,8. 10-8. .d12/4.(8 l1))
R1/ R2 = 1,7/5,6 
R2=  5,6.R1/1,7 = 39,53 
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